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- Thời gian điều trị bằng KI: Từ 2 –4 tháng chiếm tỷ 
lệ cao là 91, 07%[1],[3] 

- Tổng liều KI và kết qủa điều trị:Từ 200 gr – 400 gr 
chiếm 70,54% và kết quả lành: 100% 

- Di chứng sau điều trị: Sẹo nhiều và nặng: 30,36%; 
Sẹo vừa: 58,93%; Không sẹo: 10,71%.Bệnh vi nấm 
sâu có tổn thương u cục hoại tử nằm sâu dưới da nên 
di chứng để lại sẹo là tất yếu[1],[3],[8] 

KẾT LUẬN 
Tóm lại qua khảo sát một số đặc điểm dịch tễ học 

của địa phương và 112 bệnh nhân vi nấm sâu chúng ta 
thấy có sự tồn tại và phát tán của vi nấm trong ngoại 
cảnh ở phường 7 phường 8, 9 và xã Lát, thị trấn Lạc 
Dương, cái nôi của vi nấm là đất, từ đó phát tán vào 
nước, không khí, thực vật ……… rồi xâm nhập vào con 
người. 

Vi nấm gây bệnh chủ yếu ở đối tượng làm nghề 
nông, trồng hoa, rau qủa và hay gặp nhất ở đối tượng 
thanh thiếu niên và người lớn, người lao động trong xã 
hội (từ 16 – 45 tuổi) Đặc biệt tập quán bón phân cá và 
tưới nước ao hồ nước suối cần đưiợc quan tâm, vi nấm 
xâm nhập vào cơ thể phần lớn qua vết thương trên da 
ở tay, chân, đặc biệt nhiều nhất là tay phải, vết thương 
phần lớn là do gai đâm, xương cá hay chấn thương, 
hiếm gặp hơn là do côn trùng và súc vật cắn, đa số 
bệnh nhân thiếu kiến thức về bệnh nấm sâu và là 
người không sử dụng bảo hộ lao động hoặc sử dụng 
không đúng, không liên tục. Họ không biết và không xử 
lý vết thương đúng, khi mắc bệnh đa số bệnh nhân tự 
mua thuốc chữa trị hay đến các phòng khám đa khoa 
chủ yếu dùng kháng sinh và chăm sóc vết thương, kết 
quả không lành bệnh. 

Qua khảo s ţ các biểu hiện lâm sàng cũng cho 
thấy: thời gian ủ bệnh nấm sâu khoảng 1 tháng, chiếm 
tỷ lệ lớn là thể viêm da, bạch huyết (90,18%),hiếm gặp 
hơn là thể da đơn thuần 9,82%, các thể khác chưa 
phát hiện thấy (thể phổi nguyên phát, thể lan tỏa…). 
100% bệnh nhân đáp ứng tốt và lành bệnh khi điều trị 
KI từ 2 – 6 tháng (trung bình là 3 tháng) với liều thuốc 
trung bình từ 200 - 400gr (chiếm 70,54%), số ít hơn là 
400- 600gr (10,71%). Qua theo dõi tác dụng phụ của 
KI chỉ thấy đa số có biểu hiện tiêu hóa (78,57%) số 
còn lại không thấy dấu hiệu (21,43%), phần lớn các 
biểu hiện này xuất hiện trong những ngày đầu mới 
uống hay tăng liều KI BN từ từ thích ứng tốt sau vài 
ngày dùng thuốc, không có trường hợp nào bỏ trị (ở 
đây chúng tôi không áp dụng các thuốc kháng và diệt 

nấm khác Itraconazole, lamisil … Vì bệnh nhân không 
đủ điều kiện kinh tế để dùng thuốc). Các tác dụng phụ 
khác của KI không ghi nhận thấy như các rối loạn chức 
năng gi̧ p trên lâm sàng... Di chứng có 30,36% là sẹo 
nặng và nhiều, 58,93% sẹo vừa tỷ lệ không bị sẹo thấp 
10,71% ở bệnh nhân nhẹ ít thương tổn. 

Đề xuất các biện pháp phòng chống bệnh trong 
cộng đồng tại các vùng dịch tễ: 

- Phát quang bụi rậm, vườn tược đầy đủ ánh sáng  
- Phải dùng bảo hộ lao động, (áo mũ, găng tay bốt 

dày, khẩu trang…..) đạt tiêu chuẩn  
- Trong qúa trình lao động (làm vườn, rẫy…) tránh 

bị vết thương, chấn thương, cẩn thận với các loại thực 
vật có gai, mảnh gỗ mục, đặc biệt là xương cá trong 
phân cá … gây vết thương trên da.  

- Nếu bị vết thương trên da phải xử lý đúng cách 
(rửa nước sạch xà phòng, thuốc sát trùng, tốt nhất là 
dung dịch I ốt 10% …) và theo dõi chăm sóc vết 
thương hàng ngày. 

- Khi mắc bệnh thì đến ngay p/khám chuyên khoa 
da liễu để được chẩn đoán và điều trị kịp thời 

KIẾN NGHỊ 
Bệnh Sporotrichose là bệnh xẩy ra ở các vùng dịch 

tễ, làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội của 
nhân dân địa phương tỉnh lâm Đồng nên cần có sự 
quan tâm của chính quyền các cấp, ngành y tế đặc 
biệt là y tế địa phương cần phổ biến kiến thức trong 
dân về biểu hiện của bệnh và cách phòng chống có 
hiệu quả nhằm đem lại lợi ích cho người lao động. 
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Nguyễn Tuấn Hưng, Nguyễn Thế Hùng 
Vụ tổ chức cán bộ – Bộ Y tế 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong những năm gần đây, nhân lực y tế ở nước ta 

đã có sự gia tăng đáng kể cả về số lượng và chất 
lượng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất 
lượng và hiệu quả của hoạt động chăm sóc sức khỏe 

nhân dân. Số lượng nhân viên y tế/10.000 dân đã 
tăng từ 29,9 năm 2004 lên 34,7 năm 2008 (khuyến 
cáo của WHO là 35 cán bộ y tế/10.000 dân). Số bác 
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sỹ/10.000 dân trong cùng thời gian này cũng đã tăng 
từ 5,9 lên 6,5. 

Lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ là lao 
động đặc thù với cường độ cao. Trong những năm qua, 
các chính sách, chế độ lương và phụ cấp quanh lương 
như: chế độ tiền lương, nâng bậc lương, chế độ phụ 
cấp độc hại, nguy hiểm, chế độ phụ cấp lưu động, chế 
độ phụ cấp đặc thù nghề nghiệp, chế độ phụ cấp ưu 
đãi nghề, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… 
đã được ban hành tạo hành lang pháp lý cho quản lý 
nguồn nhân lực y tế. Các chính sách này chủ yếu được 
ban hành vào hai thời điểm là trong những năm 1993 – 
1994 và được sửa đổi vào những năm 2003 và 2004. 
Sau nhiều năm thực hiện, các chính sách này cũng đã 
bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập cần sửa đổi.  

Xuất phát từ bối cảnh đó, chúng tôi thực hiện đề tài 
“Nghiên cứu một số bất cập khi thực hiện chế độ phụ 
cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế 
năm 2011”. 

Nghiên cứu nhằm mục tiêu sau: 
1. Rà soát các chế độ phụ cấp đang thực hiện đối 

với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế hiện nay. 
2. Phân tích những bất cập khi thực hiện các chế độ 

phụ cấp đó. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu là các đơn vị, cá nhân có liên 

quan tới quá trình triển khai các chính sách về phụ cấp 
cho cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế và những 
người hưởng lợi từ các chính sách này là các cán bộ, 
công chức, viên chức ngành y tế các tuyến. 

2. Địa điểm nghiên cứu 
Tại các đơn vị tuyến trung ương: Nghiên cứu 

chọn có chủ đích 13 viện và bệnh viện thuộc các lĩnh 
vực chuyên ngành của tuyến trung ương, cụ thể là: một 
số Viện nghiên cứu, Viện gi̧ m định, Viện kiểm định, 
bệnh viện chuyên khoa và đa khoa. 

Tại các tỉnh nghiên cứu: 05 tỉnh được chọn ngẫu 
nhiên đại diện cho các vùng là: Hà Giang, Bắc Ninh, 
Hà Tĩnh, Kon Tum và Kiên Giang. 

Thời gian nghiên cứu:   
Thời gian tiến hành nghiên cứu thực địa: 6/2009 – 

12/2009 
 Thiết kế nghiên cứu 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp phương pháp 

nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Một số chế độ lương, phụ cấp quanh lương 

đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế. 
Lương và phụ cấp quanh lương: Chế độ lương; chế 

độ nâng bậc lương; Các chế độ phụ cấp quanh lương 
được chia làm 2 nhóm:  

- Nhóm 1 là các chế độ phụ cấp có mức điều chỉnh 
chung cùng các ngành, gồm: phụ cấp chức danh lãnh 
đạo, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp trả 
lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ, chế độ bồi 
dưỡng bằng hiện vật và phụ cấp thâm niên vượt khung;  

- Nhóm 2 là các phụ cấp có quy định riêng cho 
ngành y tế và một số ngành khác, gồm: phụ cấp ưu đãi 

theo nghề, phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp lưu 
động, phụ cấp thu hút, phụ cấp trách nhiệm công việc. 

Các chế độ phụ cấp đặc thù ngành, nghề: Đây là 
các chế độ đặc thù dành riêng cho ngành y tế, bao 
gồm: Chế độ phụ cấp thường trực 24/24h, chế độ phụ 
cấp phẫu thuật, thủ thuật; chế độ phụ cấp chống dịch. 

Ngoài ra còn có các chế độ, quy định về bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế; các quy định về an toàn vệ sinh 
lao động (chế độ phương tiện bảo vệ cá nhân, chế độ 
khám tuyển, khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề 
nghiệp,…); các chế độ điều dưỡng, bồi thường và trợ 
cấp đối với người bị tai nạn nghề nghiệp, bệnh nghề 
nghiệp; các quy định về thời gian lao động, nghỉ ngơi.  

2. Một số bất cập cần sửa đổi bổ sung 
Bất cập về quy định trong các văn bản hiện hành 
a) Bất cập chung: 
Kết quả khảo s ţ cho thấy các văn bản quy định về 

chế độ phụ cấp ưu đãi hiện hành còn nhiều bất cập cả 
về độ bao phủ đối với các đối tượng cần đãi ngộ cũng 
như định mức ưu đãi; các văn bản hướng dẫn thực hiện 
còn chưa cụ thể, chưa chính xác gây khó khăn cho các 
đơn vị và cá nhân khi triển khai vận dụng. 

Có thể nêu khái quát một số bất cập phổ biến đối 
với các văn bản về phụ cấp ưu đãi dành cho ngành Y 
tế cụ thể như sau:  

- Một là, một số văn bản hướng dẫn thực hiện còn 
chưa rõ ràng nên khó vận dụng. Bên cạnh đó có 
những văn bản lại liệt kê quá chi tiết song vẫn chưa 
bao phủ được hết được đối tượng cần hưởng lợi.  

- Hai là, định mức phụ cấp nhìn chung còn thấp, 
chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với lao động đặc thù 
của Ngành.  

- Ba là, định mức phụ cấp đã lạc hậu so với mức 
lương tối thiểu và giá cả thị trường nhất là với một số 
phụ cấp có cách tính chi trả chưa hợp lý (tính bằng tiền 
theo giá trị tuyệt đối).  

- Bốn là, các chế độ phụ cấp hiện nay chưa đảm 
bảo được tính công bằng giữa lao động ngành Y tế so 
với các ngành khác và chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút 
CBYT về công tác tại vùng sâu vùng xa, các chuyên 
khoa đặc thù.  

b) Bất cập trong chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề  
Về đối tượng được hưởng:  
Theo thông tư hướng dẫn hiện vẫn còn một bộ 

phận đáng kể cán bộ viên chức của Ngành (cán bộ 
quản lý nhà nước, trung tâm Dân số-KHHGĐ, trung 
tâm TTGDSK, chi cục QLVSATTP và bộ phận gián 
tiếp trong các đơn vị sự nghiệp y tế) chưa được hưởng 
phụ cấp ưu đãi; ngoài các ngạch viên chức có 2 chữ 
số đầu của mã ngạch 13, 16 được hưởng, các cơ sở y 
tế còn nhiều mã ngạch viên chức khác cũng trực tiếp 
làm chuyên môn, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh 
hoặc trực tiếp tham gia phòng chống dịch nhưng lại 
không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề. Tại 
nhiều CSYT công lập, các cán bộ y tế không được 
hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề trong thời gian đi 
học nâng cao chuyên môn, trong khi cán bộ y tế vẫn 
phải vừa học, vừa thực tập và tham gia thường trực tại 
các cơ sở đào tạo y, dược. Đây là bất cập lớn cần 
phải có sự điều chỉnh. 
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Về định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề:   
Có 78% CBYT được phỏng vấn cho rằng định mức 

phụ cấp ưu đãi theo nghề hiện chưa thỏa đáng. Tỷ lệ 
CBYT chấp nhận định mức hiện hành chỉ đạt 18,4%.  

Có thể thấy hầu hết CBYT tại các đơn vị đều chưa 
bằng lòng với định mức phụ cấp ưu đãi nghề như hiện 
nay nhất là trong lĩnh vực dự phòng, kiểm định, giám 
định và một số chuyên khoa đặc thù.  

*) "Phải tiếp xúc trực tiếp với chủng gây độc, gây 
bệnh trực tiếp, hóa chất độc, các vắc xin, sinh phẩm, 
các mẫu thử, mẫu chuẩn, bệnh phẩm (máu và nước 
tiểu bị bệnh nhiễm HIV, viêm gan B,C...) chế độ cho 
anh em ưu đãi nghề chỉ 20% thôi. Như vậy là chưa 
thỏa đáng" (TLN CBYT Viện kiểm định Quốc gia vắc 
xin và sinh phẩm y tế) 

**) "Ưu đãi nghề hiện nay 35% là quá thấp và chưa 
tương xứng với công việc. Công việc vừa liên quan tới 
tội phạm vừa liên quan tới bệnh nhân tâm thần, nhiễm 
HIV. Đã có nhiều cán bộ bị bệnh nhân đánh bị thương, 
hắt nước sôi vào người... Công việc liên quan nhiều tới 
các cơ quan tố tụng khác nên bị áp lực trách nhiệm 
công việc" (TLN CBYT Viện giám định pháp y tâm thần 
Trung ương) 

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn cho rằng chưa có sự 
phân biệt thỏa đáng về khoảng cách định mức ưu đãi 
giữa các đối tượng theo vùng, miền; theo tuyến; theo 
lĩnh vực; theo chuyên khoa đặc thù. Bởi vậy, cần có 
chế độ phụ cấp ưu đãi khác biệt hơn dành cho CBYT ở 
các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, ở tuyến cơ sở, ở 
lĩnh vực dự phòng và các chuyên khoa đặc thù. 

*) "Chế độ cho miền núi phải khác miền xuôi, chế 
độ ưu đãi phải khác thì mới động viên được CBYT về 
miền núi. Chế độ cho cán bộ dự phòng phải khác bệnh 
viện, chế độ cho xã phải khác huyện. Tâm lý chung cả 
điều dưỡng và bác sĩ, chẳng ai muốn vào dự phòng 
hay về xã, mọi thứ đều bị thiệt thòi".  (TLN lãnh đạo 
BVĐK, TTYT huyện Vị Xuyên, Hà Giang) 

c) Bất cập trong chế độ phụ cấp thường trực 24/24 
giờ 

Về định mức phụ cấp trực:  
Với đặc thù của ngành y tế, khái niệm "thường trực" 

của CBYT ở bệnh viện được hiểu là "khám, chữa 
bệnh", là "làm việc" trong phiên trực, là làm việc ngoài 
giờ vào ban đêm, thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết. Như 
vậy, tiền trực cần phải được chi trả như mức chi cho 
làm ngoài giờ theo Luật lao động. Trong thực tế, mức 
phụ cấp thường trực hiện nay đang rất thấp, không đủ 
để trang trải chi phí đi lại và bù đắp công sức cho 
CBYT trong phiên trực. Vì vậy có tới 85,5% số CBYT 
được phỏng vấn đã cho rằng mức phụ cấp thường trực 
chưa thỏa đáng. 

Qua nghiên cứu định tính tại các địa bàn khảo sát, 
lãnh đạo cũng như cán bộ viên chức của nhiều đơn vị 
đã có chung nhận xét về vấn đề này. Qui định về phụ 
cấp trực có từ khi mức lương tối thiểu là 350.000đ đến 
nay mức lương tối thiểu đã nâng lên hơn 3 lần song 
phụ cấp trực vẫn chưa thay đổi. 

*) "Mức phụ cấp là quá thấp, 25.000 đồng cho trực 
24 giờ trong khi cán bộ phải ăn 3 bữa tại bệnh viện, 
không đủ để chi tiền ăn nữa". 

(TLN lãnh đạo BVĐK huyện Vị Xuyên, Hà Giang) 

**) “Phụ cấp 10.000đ/người/ngày trực tại trạm y tế, 
trong khi bát hủ tiếu là 15.000đ, hoặc tiền trực chưa 
được 1 lít xăng đi làm.” (TLN CBYT TYT xã Ngọc Trúc, 
huyện Rồng Giềng, Kiên Giang)  

Nhiều ý kiến cho rằng, định mức phụ cấp thường 
trực hiện nay chưa hợp lý, chưa công bằng, còn mang 
tính cào bằng, mọi đối tượng tham gia kíp trực đều 
được hưởng mức phụ cấp như nhau không phân biệt 
trình độ chuyên môn, vị trí công tác.  

*) "Phụ cấp trực hiện nay là đang cào bằng trong 
mọi trình độ và trách nhiệm. Cần thay đổi để phù hợp 
với trình độ và trách nhiệm khác nhau trong ca trực của 
cán bộ y tế." (TLN Lãnh đạo Sở Y tế Kon Tum) 

**) "Chế độ phụ cấp trực hiện nay là không hợp lý 
nhất, không nhất thiết định mức tuyến dưới phải thấp 
hơn tuyến trên, mà nên theo trách nhiệm công việc."  

(TLN CBYT BV Phụ Sản Trung ương) 
Về thời gian thường trực 24h/ngày:  
Quy định thời gian thường trực 24h/ngày không phù 

hợp với một số chuyên khoa có cường độ lao động cao 
trong các phiên trực như: ngoại, sản, cấp cứu, hồi sức 
cấp cứu.  

*) "Tính giờ trực 24/24 khó thực hiện do công việc 
quá vất vả, cường độ làm việc cao, thần kinh căng 
thẳng. Có đêm cấp cứu trên 20 bệnh nhân nặng, đa 
chấn thương." (TLN CBYT BV Việt Đức) 

Về định xuất trực:  
Định xuất trực theo giường bệnh hiện nay chưa hợp 

lý, chưa thực tế. Hầu hết các bệnh viện đang phải nâng 
số xuất trực nhiều hơn so với quy định để đảm bảo 
nhân lực làm việc tại các khoa chuyên môn, các bộ 
phận phục vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh. BVĐK tỉnh 
Kon Tum, theo quy định có 48 suất trực nhưng thực tế 
bệnh viện bố trí 68 người trực, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh nâng 
từ 60 suất trực lên 80 suất trực một ngày. 

Nhiều ý kiến cho rằng, nên có khoảng định suất 
nhất định cho từng hạng bệnh viện. Tùy thuộc theo số 
giường và nhân lực cụ thể mà các bệnh viện có định 
mức nhân lực trực cho phù hợp. Quy định 01 suất trực 
cho một trạm y tế xã không hợp lý và không đáp ứng 
được nhu cầu thực tế.  

*) “Trực ở y tế xã chỉ được một suất, 10.000 
đồng/ngày. Có hôm trực phải gọi thêm cán bộ đến đỡ 
đẻ hoặc cấp cứu bệnh nhân, tiền trực phải chia đôi."  

(TLN lãnh đạo TTYT huyện Vị Xuyên, Hà Giang) 
**) “Trong đợt dịch nhiều bệnh nhân nặng qu ,̧ huy 

động thêm anh em, cả người làm hành chính cũng trực. 
Tiền trực cũng được vận dụng tính 02 ngày công thì 
bằng một xuất trực. Bệnh viện cố gắng hỗ trợ để động 
viên anh em trong đợt dịch.”  

(TLN lãnh đạo BV bệnh nhiệt đới Trung ương)  
Phương thức chi trả và cách tính phụ cấp trực:  
Với cách tính bằng tiền phụ cấp trực theo gi̧  trị 

tuyệt đối như hiện nay là không phù hợp, dễ bị lạc hậu 
so với mức biến động của giá cả trong thị trường. 
Nhiều ý kiến cho rằng, mức phụ cấp trực nên tính theo 
hệ số so với mức lương tối thiểu sẽ hợp lý hơn.  

*) "Tiền phụ cấp thường trực thực hiện theo Quyết 
định số 155 từ năm 2003. Từ đó đến nay lương tối 
thiểu đã thay đổi 6 lần, từ mức lương 210.000 lên 
650.000 đồng trong khi đó tiền trực không thay đổi."  



Y học thực hành (807) - số 2/2012  
  
  
 

81 

(TLN lãnh đạo BVĐK tỉnh Kon Tum) 
Về chế độ nghỉ bù sau phiên trực:  
Tại hầu hết các cơ sở điều trị, chế độ nghỉ bù sau 

phiên trực chưa thực hiện đầy đủ như quy định do các 
bệnh viện thiếu nhân lực, đặc biệt là thiếu bác sĩ. Hiện 
nay, một số cơ sở tự vận dụng trong nguồn tài chính tự 
chủ để chi trả tiền thay cho ngày nghỉ bù sau phiên 
trực hoặc được trả theo chế độ phụ cấp làm thêm giờ 
nhưng không quá 200 giờ/năm. Mặc dù một số CSYT 
đã vận dụng chi trả theo quy định về làm thêm giờ (tối 
đa 200 giờ/năm) hoặc từ nguồn tự chủ cho các ngày 
bác sĩ phải làm việc mà không được nghỉ bù cũng chưa 
được thỏa đáng. 

*) "CBYT trực không được nghỉ bù mà chỉ được 
hưởng 45.000đ/ngày" 

(TLN CBYT BV Phụ sản Trung ương) 
**) "Bệnh viện trả bác sĩ 80.000đ/ngày (8 giờ) thay 

cho 01 ngày nghỉ bù. Chỉ trả cho các đối tượng bác sĩ, 
kế toán, hành chính tham gia thường trực mà không 
được nghỉ bù." (TLN lãnh đạo BVĐK tỉnh Hà Giang) 

Nhiều ý kiến cho rằng, các bệnh viện đều trong tình 
trạng quá tải bệnh nhân, thiếu nhân lực đặc biệt là đội 
ngũ bác sĩ, do đó các bác sĩ phải trực 2-3 ngày trong 
một tuần. Như vậy, giờ trực của nhiều CBYT lên đến 
500-600 giờ trong một năm. Ngoài ra, hầu hết các 
CSYT, không thể bố trí cho CBYT nghỉ bù sau phiên 
trực do nhu cầu công việc, do đó số ngày nghỉ bù tồn 
đọng ngày một nhiều. Trong tình trạng bố trí can bộ y 
tế thường trực 24/24 giờ như hiện nay, nhiều cơ sở 
không có nguồn tài chính để chi trả làm thêm giờ cho 
CBYT trong những ngày làm việc theo yêu cầu và 
cũng không thể bố trí nghỉ bù.  

*) "Điều dưỡng 8-10 tua trực/tháng. Có những ngày 
bận trực không được nghỉ, làm thêm giờ nhưng không 
được trả thêm giờ, không được bồi dưỡng gì thêm."  

(TLN CBYT BVĐK huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) 
d) Bất cập của chế độ phụ cấp phòng chống dịch 
Về quy định giờ trực phòng chống dịch:  
Quy định 24 giờ cho một ngày tham gia dập dịch và 

chống dịch là chưa hợp lý gây khó khăn cho việc thanh 
quyết toán chế độ phụ cấp cho CBYT. Kh i̧ niệm 
"thường trực 24 giờ phòng chống dịch" chưa được nêu 
cụ thể trong văn bản, do đó trong thực tế các cơ sở 
điều trị, các bệnh viện, khoa truyền nhiễm rất khó khăn 
để tính toán chi trả phụ cấp phòng chống dịch. Không 
có hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở điều trị hoặc nơi 
thu dung các bệnh nhân bị bệnh dịch (xét nghiệm 
dương tính) chi trả cho các CBYT tham gia thường trực 
8 giờ hoặc 12 giờ trong các đợt dịch bệnh nguy hiểm. 

Về định mức phụ cấp phòng chống dịch:  
Chưa phân định rõ mức phụ cấp chống dịch khác 

nhau trong môi trường “ổ dịch” và “vùng dịch”. Trong 
môi trường "ổ dịch" như các khoa, phòng nơi cấp cứu 
và điều trị bệnh nhân bị nhiễm bệnh dịch thì nguy cơ 
lây nhiễm rất cao. Vì vậy có 61% CBYT được phỏng 
vấn đã cho rằng chế độ phụ cấp phòng chống dịch 
hiện còn chưa thỏa đáng. Tỷ lệ này trong lĩnh vực dự 
phòng cao hơn lĩnh vực điều trị (74,1% và 64%; 
p<0/05; OR=1.6) 

*) "Định mức phụ cấp không đủ cho sinh hoạt khi đi 
xuống ổ dịch, chưa nói gì đến khả năng lây nhiễm độc 
hại mang về cho gia đình và người thân"  

(TLN lãnh đạo TTYTDP tỉnh Bắc Ninh) 
Về cơ chế thực hiện chế độ phụ cấp phòng chống 

dịch  
Kết quả khảo s ţ cho thấy, cơ chế thực hiện phụ 

cấp phòng chống dịch cũng cần phải được điều chỉnh. 
Hầu hết các địa phương khi có trường hợp nghi ngờ 
dịch, CBYT phải đi cơ sở, đến hộ gia đình vận động 
thực hiện các biện pháp chống dịch, can thiệp không 
để dịch xảy ra hoặc khống chế không để dịch lan rộng. 
Song chỉ khi nào địa phương chính thức thông báo có 
dịch thì khi đó CBYT mới được hưởng phụ cấp phòng 
chống dịch.  

*) “Cán bộ dự phòng đi phòng chống dịch, đi giám 
sát dịch, nhưng chỉ hưởng khi có công bố dịch, khi 
không có dịch thì không được hưởng, tài chính không 
thanh toán cho CBYT.” 

(TLN lãnh đạo Sở Y tế Hà Giang)  
**) "YTDP các tuyến chưa đủ kinh phí để hoạt động 

khi có dịch. không có đủ tiền thanh toán cho anh em, 
hóa chất cũng phải vay nợ dai dẳng,...Khi có dịch 
H5N1, YTDP buộc triển khai dập dịch nhưng xin kinh 
phí tỉnh tới giờ cũng không có"  

(TLN lãnh đạo TTYTDP tỉnh Hà Tĩnh) 
Về đối tượng được hưởng: 
Nhiều cán bộ không trực tiếp đi cơ sở nhưng tham 

gia lập kế hoạch, tổ chức công tác hậu cần, phục vụ 
chống dịch cũng không được hưởng phục cấp chống 
dịch (trừ chống dịch Cúm A H1N1).  

*) “Về phụ cấp chống dịch vẫn còn những bất cập, 
anh em lập kế hoạch và phục vụ cho công tác chống 
dịch lại không được hưởng.”  

(TLN CBYT TTYTDP huyện Tiên Du, Bắc Ninh) 
®) Bất cập về chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật 
Về định mức phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật 
Có 74,9% số CBYT được phỏng vấn cho biết phụ 

cấp phẫu thuật hiện chưa thỏa đáng. Tỷ lệ có chung 
nhận xét với phụ cấp thủ thuật là 79% 

Qua khảo sát tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nơi 
thực hiện nhiều loại phẫu thuật, thủ thuật và có nhiều 
ca phẫu thuật phải kéo dài trong nhiều giờ và cần kíp 
mổ nhiều người; các quy định hiện hành về phụ cấp 
phẫu thuật, thủ thuật đã lỗi thời và không hợp lý. Do 
vậy, bệnh viện đã tăng mức phụ cấp cho một số phẫu 
thuật trong khả năng tài chính của bệnh viện. Nhiều ý 
kiến cho rằng tính phụ cấp phẫu thuật theo ca là chưa 
hợp lý, nên dựa theo tính chất bệnh lý, phẫu thuật 
nhiễm trùng, thời gian phẫu thuật hoặc độ khó của kỹ 
thuật, để tính định mức phụ cấp phẫu thuật.  

Về định xuất và danh mục phẫu thuật, thủ thuật 
Nhiều ý kiến cho rằng, cách ghi trong văn bản về 

định xuất cho kíp phẫu thuật, thủ thuật chưa rõ ràng 
khiến nhiều đơn vị hiểu sai và khó thực hiện khi chi trả. 
Xếp hạng danh mục phẫu thuật, thủ thuật chưa hợp lý. 
Một số thủ thuật, phẫu thuật chưa có trong danh mục 
xếp loại được hưởng phụ cấp như phẫu thuật tháo lồng 
ruột (ngoại nhi), phẫu thuật nối mật ruột (ngoại), thủ 
thuật vét lỗ đáo, châm cứu, thủy châm (bệnh phong), 
thắt trĩ, đốt mụn cóc (YHCT)...  



 Y học thực hành (807) - số 2/2012 
  
  
 

82

*) "Danh mục phân loại phẫu thuật hiện nay chưa 
hợp lý như mổ mắt, mổ nối mật ruột thì xếp ở loại I hay 
loại II" (TNL lãnh đạo BVĐK tỉnh Hà Giang)  

***) "Kỹ thuật tháo lồng ruột thì vẫn được tính phụ 
cấp thủ thuật, nhưng khi phải phẫu thuật thì không biết 
ghép vào phẫu thuật loại nào..."  

(TNL CBYT BVĐK tỉnh Bắc Ninh) 
 
e) Bất cập về chế độ phụ cấp độc hại 
Về đối tượng được hưởng:  
Công văn số 6608/BYT-TCCB của Bộ Y tế hướng 

dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối 
với cán bộ, viên chức Ngành y tế nhưng chưa đề cập 
đến như người làm xét nghiệm hóa thực phẩm, xét 
nghiệm môi trường, pha chế môi trường chẩn đoán vi 
sinh vật, người vận hành máy xử lý nước thải, thủ kho 
thuốc, hóa chất (khoa dược), sắc thuốc, thắt trĩ, đốt 
mụn cóc (YHCT), khám bệnh lây nhiễm hoặc làm các 
thủ thuật, đốt điện ở cơ quan sinh dục (bệnh viện Phụ 
Sản, phòng khám sức khoẻ sinh sản), cán bộ của các 
TTYTDP huyện và trạm y tế xã trực tiếp theo dõi điều 
trị bệnh nhân phong, lao tại cộng đồng, công nhân 
đóng giày cho bệnh nhân phong, phụ nội soi. 

Về định mức:  
Định mức phụ cấp độc hại chưa thực sự hợp lý. Cụ 

thể như đối tượng áp dụng ở mức 3, hệ số 0,3 cho 
người trực tiếp làm xét nghiệm vi sinh, nhưng những 
người rửa chai lọ, dụng cụ làm các xét nghiệm này 
cùng phơi nhiễm như nhau nhưng không được hưởng 
phụ cấp độc hại cùng mức.  

*) "Toàn bộ nhân viên không được hưởng mà chia 
suất, gộp lại chia đều cho nhau trong khoa. Khoa sơ 
sinh có 35 người chỉ được 8 suất độc hại. Đề nghị cho 
hưởng đồng đều cho tất cả mọi người cùng làm việc 
trong một môi trường." 

(TLN CBYT BV Phụ sản Trung ương)   
 **) “Khoa ngoại được 2 xuất phụ cấp độc hại 

nhưng phải chia cho 7 người cùng hưởng.”  
(TLN CBYT BVĐK huyện §¨kt«, Kon Tum) 
g) Chế độ phụ cấp lưu động 
Định mức phụ cấp lưu động cho CBYT dự phòng 

chưa hợp lý: mức phụ cấp hiện nay với hệ số 0,2; 
0,4 so với mức lương tối thiểu chung cho những cán 
bộ đi công tác trên 15 ngày/tháng và không được 
tính đủ công tác phí, tiền ngủ, do đó rất khó khăn 
cho người đi giám sát dịch, phòng dịch tại cơ sở, tại 
cộng đồng, chưa động viên được CBYT tham gia 
phòng chống dịch. 

*) “Công tác phí đi chống dịch, giám sát dịch không 
được tối đa 70.000đ/ngày như quy định mà chỉ cấp 
được 60.000đ/ngày thôi, vì gói kinh phí của Viện. Khi 
có chống dịch nhưng không được tăng thêm ngân 
sách.”  

(TNL lãnh đạo Viện VSDT Trung ương) 
**) "Phụ cấp lưu động được 0,4 (200.000 

đồng/tháng), không đủ tiền xăng cho CBYT đi các xã 
bằng xe máy. Công tác phí, tiền ngủ cho anh em, địa 
phương rất khó vận dụng.”  

(TNL lãnh đạo TTYT huyện Vị Xuyên, Hà Giang)  
Ngoài ra, còn có một số bất cập trong thực hiện các 

chế độ phụ cấp khác như phụ cấp chức vụ lãnh đạo, 

phụ cấp phòng chống dịch cho các nhà quản lý, điều 
hành phòng chống dịch; chưa có chính sách, chế độ 
đãi ngộ phù hợp với cơ quan quản lý ngành; chưa có 
chế độ bảo hiểm cho CBYT khi bị thương tích do bệnh 
nhân đánh, khi bị nhiễm bệnh dịch, tử vong do bệnh 
dịch.  

*) “Khi tôi là trưởng phòng KHTH của BVĐK tỉnh, 
phụ cấp là 0,6, về làm trưởng phòng của Sở thì còn 
0,5. Giám đốc SYT hưởng phụ cấp chức vụ lại thấp 
hơn giám đốc TTYTDP tỉnh, thật là bất cập.”  

(TNL lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh) 
**) "CBYT ở đây làm trong môi trường dễ lây nhiễm 

bệnh dịch. Khi CBYT bị nhiễm bệnh và chết, không có 
chế độ bảo hiểm gì." 

(TLN Lãnh đạo BV bệnh nhiệt đới Trung ương) 
Bất cập trong tổ chức thực hiện 
a) Bất cập về cơ chế tài chính 
Đối với CSYT thực hiện tự chủ tài chính nhưng 

không có khả năng thu  
Việc chi trả các chế độ phụ cấp hiện nay do các cơ 

sở tự cân đối trong ngân sách thường xuyên được giao 
khoán, hoặc kinh phí được giao tự chủ, trong khi đó 
nhiều cơ sở không có thu hoặc thu được không đáng 
kể như các trung tâm y tế hệ dự phòng, các bệnh viện 
chuyên khoa đặc thù (lao, phong, tâm thần, pháp y…), 
các BVĐK huyện. Khó khăn chủ yếu của những cơ sở 
này là không được cấp ngân sách bổ sung hoặc cấp 
bổ sung không kịp thời trong khi mức lương tối thiểu và 
mức phụ cấp liên tục biến đổi.  

*) “Nếu tăng phụ cấp thì cần tìm nguồn chi khác, 
không nên để vào nguồn ngân sách/giường bệnh. 
Bệnh viện không có nguồn thu thì lấy đâu ra nguồn chi 
cho anh em. Trong khi đó ngân sách đã chi gần hết 
vào lương rồi. Vì vậy, tăng phụ cấp thì phải tăng kinh 
phí còn không thì chính sách mới không còn ý nghĩa.“  

(TLN lãnh đạo BV Phong & Da liễu tỉnh Bắc Ninh) 
Đối với CSYT thực hiện tự chủ tài chính và có 

nguồn thu 
Mô hình tổ chức của ngành y tế hiện rất đa dạng 

với nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên khoa khác nhau. Cơ 
cấu tổ chức các khoa chuyên môn ở các bệnh viện, ở 
các tuyến không giống nhau nên cơ chế vận dụng chi 
trả phụ cấp có khác nhau. Những CSYT nhờ thực hiện 
tự chủ tài chính và có khả năng thu đã cố gắng để 
CBYT được hưởng mức phụ cấp ưu đãi hợp lý nhất 
nhằm đảm bảo tính công bằng trong khoa, trong bệnh 
viện nhưng lại gặp khó khăn về quyết toán tài chính. 
Khó khăn này không chỉ gặp ở các bệnh viện tuyến 
tỉnh, tuyến huyện mà còn khó khăn ngay cả các bệnh 
viện tuyến trung ương.  

*) “Bệnh viện này không chỉ có bệnh truyền nhiễm 
thông thường, có cả HIV/AIDS và các bệnh dịch nguy 
hiểm. Không để anh em hưởng 50% của điều trị HIV, 
anh em thắc mắc. Sau đó bàn lại, vận dụng cho hưởng 
hết ở mức 50%, nhưng kế toán lại khó quyết toán.”  

(TLN lãnh đạo BV bệnh nhiệt đới Trung ương) 
Tuy nhiên, ở một số địa phương (như Kon Tum, Hà 

Tĩnh) cơ chế tài chính chưa thuận lợi để vận dụng chi 
trả các chế độ phụ cấp. Nhiều cơ sở có nguồn thu, có 
khả năng chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho 
mọi đối tượng hoặc trả thêm tiền làm việc ngoài giờ 
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cho những CBYT không được nghỉ bù sau trực do yêu 
cầu của công việc nhưng cơ sở không thực hiện được 
do không được sự đồng ý của cấp trên hoặc gặp khó 
khăn trong quyết toán tài chính.  

*) “Số chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề như 
bộ phận hành chính, kết toán…bệnh viện đề nghị cho 
hưởng từ kinh phí thực hiện Nghị định 43, trình Sở Y tế 
nhưng không được đồng ý, nên bệnh viện không thực 
hiện được.” 

(TLN lãnh đạo BVĐK tỉnh Kon Tum) 
**) “Sở Y tế đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh và Sở 

Tài chính để thực hiện phụ cấp ưu đãi nghề cho khối 
văn phòng Sở nhưng không được chấp nhận.“  

(TLN lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh) 
Ngoài ra, việc thực hiện các chế độ phụ cấp còn 

gặp khó khăn như gi̧  cả thị trường biến động nhiều, sự 
trượt giá ngày một tăng cao, trong khi đó chế dộ phụ 
cấp không thay đổi kịp với sự biến động của giá cả thị 
trường làm cho mức phụ cấp ngày càng trở nên bất 
hợp lý, không phù hợp với thực tiễn.  

*) "Bồi dưỡng bằng hiện vật mới đầu thì còn được, 
6.000đ/hộp sữa. Nay thì định mức phụ cấp bằng hiện 
vật không được nửa hộp sữa." 

(TLN CBYT BV ĐK tỉnh Kon Tum) 
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không có giải pháp về 

nguồn kinh phí cho các chế độ lương và phụ cấp mà cứ 
lấy từ “gói kinh phí” đã định mức cho các đơn vị như 
hiện nay thì chính sách đãi ngộ của Nhà nước sẽ mất 
dần ý nghĩa khuyến khích động viên cán bộ y tế nâng 
cao tinh thần trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề. Họ 
cho rằng, Nhà nước mới chỉ cho cơ chế để chuyển tiền 
từ khoản chi này sang khoản chi khác nhưng vẫn trong 
“gói kinh phí” đó mà thôi. 

*) "Phải có nguồn khác cho các chế độ phụ cấp chứ 
không thể lấy trong "cái bánh kinh phí". Nếu cứ tăng 
lương, tăng phụ cấp và vẫn cấu vào "cái bánh" đó thì 
đương nhiên là khoản chi cho các hoạt động khác phải 
cắt đi để dành cho lương, phụ cấp."  

(TLN lãnh đạo Sở Y tế Bắc Ninh) 
**) "Lương và các chế độ phụ cấp tăng nhiều, 

nhưng ngân sách không tăng. Vừa rồi có dịch tả, 
H1N1, bệnh nhân được điều trị miễn phí, nhưng bệnh 
viện không được hỗ trợ thêm kinh phí." 

b) Bất cập trong kiểm tra giám sát thực hiện 
Qua khảo sát tại các địa điểm nghiên cứu, bên 

cạnh những bất cập trong văn bản quy định về phụ cấp 
ưu đãi dành cho CBYT và bất cập trong cơ chế phân 
bổ tài chính để thực hiện còn có một số hạn chế nổi 
cộm cần khắc phục trong kiểm tra gi̧ m s ţ việc triển 
khai vận dụng tại các đơn vị. 

Các giám s ţ chuyên đề về thực hiện chế độ chính 
sách đối với CBYT với sự tham gia của các cơ quan 
chức năng (từ tham mưu, hoạch định chính sách đến 
hướng dẫn tổ chức thực hiện…) chưa được tiến hành 
một cách thường xuyên.  

*) “…Đã từ lâu chúng tôi không có cơ hội được 
phản ánh với các cơ quan của Bộ về những bất cập 
trong chính sách dành cho cán bộ của Ngành. Chúng 
tôi cũng đã nhiều lần phản ánh về vấn đề này nhưng 
cũng chỉ trong nội bộ cơ quan hoặc với các đoàn kiểm 
tra của sở y tế, thời gian được trình bày cũng không 

nhiều vì họ phải kiểm tra rất nhiều hoạt động của đơn 
vị. Chúng tôi cũng đã gửi thư với chữ ký của nhiều cán 
bộ trong khoa và đại diện của các đoàn thể về Bộ Y tế 
song cũng chẳng có sự phản hồi. Những băn khoăn 
của chúng tôi vì thế mà cũng bị rơi dần vào quên lãng 
không được giải tỏa….” 

(ý kiến trong TLN cán bộ BVĐK tỉnh Bắc Ninh) 
Hình thức giám sát cập nhật thông tin về tình hình 

vận dụng các chế độ chính sách cho CBYT tại các đơn 
vị của các cơ quan chức năng còn chậm được đổi mới 
nên không theo kịp với những biến đổi trong thực tế.  

*) “…Nhiều khi chúng tôi muốn tìm hiểu về các chế 
độ chính sách cũng như muốn trao đổi những thắc mắc 
xung quang vấn đề này nhưng chẳng biết tìm ở đâu, 
nói với ai. Chúng tôi vẫn thường xuyên truy cập vào 
trang WEB của Bộ nhưng cũng thấy địa chỉ muốn 
tìm…”  

(ý kiến trong TLN cán bộ BVĐK huyện Giồng 
Riềng, tỉnh Kiên Giang) 

Cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi chưa 
cụ thể, rõ ràng.  

Việc điều chỉnh và sửa đổi bổ sung các quy định về 
phụ cấp ưu đãi cho CBYT còn chậm trễ, thiếu kịp thời 
gây tâm trạng bức xúc trong những nhóm đối tượng 
được hưởng lợi.  

 *) “… Những BV như BV của chúng tôi thì cán bộ 
làm gì có thu nhập nào khác ngoài lương và các phụ 
cấp ưu đãi vậy mà cả lương và phụ cấp đều rất thấp 
không đủ để nuôi mình chứ nói gì đến nuôi con. Chúng 
tôi đã phản ánh từ nhiều năm nay rồi song cũng có ai 
nghe đâu, có thay đổi gì đâu. Tôi còn 4 năm nữa thì 
nghỉ hưu, phản ánh với các chị lần này rồi không hiểu 
đến lúc mình nghỉ đã kịp nhận được mức phụ cấp mới 
chưa…” 

(ý kiến trong TLN BY Y học Cổ truyền tỉnh Kiên 
Giang.) 

Tóm lại, bất cập lớn nhất hiện nay trong thực hiện 
các chế độ phụ cấp ưu đãi mà tất cả các CSYT đang 
gặp phải chính là bất cập trong các văn bản hướng dẫn 
thực hiện, tiếp theo là cơ chế tài chính để vận dụng 
chưa thuận lợi và việc kiểm tra giám sát thực hiện chưa 
thường xuyên, hiệu lực giám sát chưa cao.  

KẾT LUẬN 
Trong những năm qua, nhiều chế độ phụ cấp ưu 

đãi dành cho CBYT đã được sửa đổi, bổ sung và ban 
hành. Ngoài 6 loại phục cấp theo quy định chung như 
mọi ngành, ngành Y tế còn có thêm 9 loại phụ cấp ưu 
đãi (trong đó có 4 loại dành riêng cho Ngành). Điều 
này đã thể hiện sự quan tâm ưu đãi của Nhà nước và 
xã hội đối với CBYT. Tuy nhiên với điều kiện đặc thù 
của lao động ngành Y tế các chính sách ưu đãi còn 
chưa thỏa đáng, chưa đảm bảo tính công bằng giữa 
công hiến và đãi ngộ của CBYT so với cán bộ viên 
chức của một số ngành khác. 

Các chính sách về lương và các chế độ phụ cấp ưu 
đãi đối với CBYT đã được các đơn vị trong Ngành 
nghiêm túc triển khai thực hiện. Các chế độ phụ cấp đã 
được vận dụng kịp thời, đầy đủ ở hầu hết các CSYT. 
Một số cơ sở khá thuận lợi trong thực hiện do có đủ 
nguồn chi trả (từ ngân sách Nhà nước và từ nguồn tài 
chính tự chủ). Tuy nhiên quá trình vận dụng các chế độ 
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phụ cấp ưu đãi dành cho CBYT tại các đơn vị đã bộc lộ 
nhiều bất cập cần khắc phục cả trong các văn bản quy 
định cũng như trong cơ chế phân bổ tài chính thực hiện 
và kiểm tra giám sát. Đặc biệt là về các quy định hiện 
hành mặc dù đã qua nhiều lần điều chỉnh, sửa đổi 
song hầu hết chế độ phụ cấp ưu đãi đối với CBYT đều 
đã lạc hậu, không theo kịp với mức độ triển kinh tế và 
sự trượt giá của thị trường.  

KHUYẾN NGHỊ  
Điều chỉnh, sửa đổi và ban hành bổ sung các chế 

độ phụ cấp quanh lương đối với CBYT để phù hợp hơn 
với thực tiễn, thỏa đáng với đặc thù lao động của 
Ngành và đảm bảo đủ sức hấp dẫn để thu hút và giữ 
chân cán bộ yên tâm công tác trong những lĩnh vực ít 
lợi thế như: dự phòng, một số chuyên khoa đặc thù, y 
tế tuyến cơ sở, vùng khó khăn; ban hành Phụ cấp 
thâm niên nghề…. 

Chính phủ cần xây dựng cơ chế tài chính thích hợp 
(phân bổ kịp thời nguồn ngân sách nhà nước để chi trả 
ngay sau khi có quyết định điều chỉnh) để đảm bảo 
cho CBYT được hưởng các chế độ phụ cấp kịp thời và 
đầy đủ ngay từ khi văn bản có hiệu lực thi hành.  
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nghề đối với cán bộ, viên chức y tế.  
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ĐIỀU TRỊ BẰNG METHYLPREDNISOLON ĐƯỜNG TĨNH MẠCH LIỀU CAO 
 

Phạm Huy Thông, Phan Quang Đoàn 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: Khảo sát sự thay đổi các chỉ số sinh hóa, 

huyết học ở các bệnh nhân SLE có đợt cấp tổn thương 
thận điều trị bằng methylprednisolon đường tĩnh mạch 
liều cao. Đối tượng và phương pháp: 30 bệnh nhân 
SLE có đợt cấp tổn thương thận được điều trị bằng 
methylprednisolon đường tĩnh mạch liều cao 
500mg/ngày trong 3 ngày liên tiếp sau đó được điều trị 
tiếp tục bằng methylprednisolon đường uống liều 
32mg/ngày rồi giảm liều dần. Kết quả: Protein niệu 
(24h), ure máu giảm có ý nghĩa thống kê với p<0.01, 
p<0.05. Creatinin máu, cholesterol máu có giảm nhưng 
không có ý nghĩa thống kê (p>0.05). Albumin máu tăng 
có ý nghĩa thống kê với p<0.01. Hồng cầu, hemoglobin 
tăng có ý nghĩa thống kê (p<0.05). Bạch cầu tăng sau 
1 tháng điều trị nhưng trở về bình thường sau 3 tháng 
điều trị. Tiểu cầu không thay đổi. 

SUMMARY 
Objective: Studying change in chemical and 

hematological parameters in the SLE patients with 
renal flare treated with intravenous pulse 
methylprednisolone. 

Methods: Thirty SLE patients with renal flare were 
treated with three high dose intravenouse 

methylprednisolon pulse and followed by low dose oral 
methylprednisolon. 

Results: At 3 month after, there is a significant 
reduction of 24-hour proteinuria (p<0.01), uremia 
(p<0.05), as well as a significant increase of serum 
albumin (p<0.01). Serum creatinin and cholesterol 
values showed a non significant reduction (p>0.05). 
Erythrocyte and hemoglobine values were increased 
significantly (p<0.05). The change in plated was not 
significant. Leucocyte values were increased 
significantly (p>0.01) after 1 month followed up but 
returned to normal at 3 month after. 

Keywords: methylprednisolon pulse therapy. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Luput ban đỏ hệ thống (systemic lupus 

erythematosus-SLE) là một bệnh tự miễn, trong đó các 
tế bào và tổ chức bị tổn thương bởi sự lắng đọng các tự 
kháng thể bệnh lý và phức hợp miễn dịch. Biểu hiện 
lâm sàng của bệnh SLE rất đa dạng do bệnh ảnh 
hưởng đến nhiều cơ quan, nội tạng của cơ thể. Thận là 
nội tạng hay bị tổn thương nhất chiếm tỷ lệ 20-60% tùy 
từng nghiên cứu. Biểu hiện tổn thương thận có thể là 
những đợt cấp nặng xen kẽ những đợt bệnh ổn định. 


